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TÓM TẮT

Bài viết này đánh giá chất lượng đào tạo của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên dựa trên kết quả khảo sát 353 sinh viên điều dưỡng hệ chính qui, mục đích trọng tâm của nghiên cứu này nhằm xác định các tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo và đo lường mức độ hài lòng về chất lượng đào tạo của Trường ĐHYDTN, vận dụng quan điểm chất lượng đào tạo của Hệ thống đảm bảo chất lượng của Mạng lưới đại học ASEAN (AUN-QA). Kết quả nghiên cứu cho thấy chất lượng đào tạo có 5 nhóm nhân tố (tổ chức đánh giá, cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ học tập, phương pháp giảng dạy, ý thức học tập của sinh viên, nội dung giảng dạy) với 29 tiêu chí được xác định và có ý nghĩa tác động đến chất lượng đào tạo thông qua phương pháp nhân tích nhân tố. Trong đó sinh viên cho điểm cao nhất về việc giảng viên sẵn sang chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với sinh viên với điểm trung bình là 4,27 tương đương với mức rất hài lòng. Nghiên cứu cho thấy 5 nhóm nhân tố có mối tương quan chặt chẽ với chất lượng đào tạo tại p ≤ 0,005. 99,3% sự biến động của chất lượng đào tạo có thể được giải thích bằng 5 nhân tố đó (R2 = 0,993, P = 0,000).

Từ khóa: Chất lượng đào tạo, hài lòng.

SUMMARY

SURVEY ON SATISFACTION OF NURSING STUDENTS WITH TEACHING QUALITY AND LEARNING ENVIRONMENT AT THE UNIVERSITY OF MEDICINE THAI NGUYEN

This article assesses the quality of education at the University of Medicine Thai Nguyen based on the survey results of 353 nursing students on formal systems. The central purpose of this study is to determine the quality evaluation criteria training and measure the level of satisfaction about the quality of school education of University of Medicine Thai Nguyen. This is determined by using quality training standpoint of quality assurance system for the ASEAN University Network (AUN-QA) etc. Results for quality training group showed 5 factors (organizational assessment, infrastructure, equipment service learning, teaching methods, awareness of student learning, curriculum) with 29 criteria results and meaningful influence on the quality of education through integrated factor methods. Of these students, the highest scoring point of the faculty obtained results with a GPA of 4.27, which is the equivalent to a very satisfied result. These students are willing to share their knowledge and experience. Research shows that the 5 group factors closely correlated with the quality of training at p ≤ 0.005. 99.3% of the variation in the quality of education can be explained by five factors (R2 = 0.993, P = 0.000).

Keywords: Quality of education, satisfied.
Đặt vấn đề

Toàn cầu hóa là xu thế của mọi thời đại, điều này không chỉ diễn ra ở lĩnh vực kinh tế, thương mại, sản xuất, khoa học công nghệ mà còn tác động mạnh mẽ đến lĩnh vự giáo dục của mọi quốc gia trên thế giới. tại Việt Nam, hệ thống giáo dục nói chung, giáo dục đại học nói riêng, với chức năng đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quá trình hội nhập và phát triển đất nước cũng không nằm ngoài xu thế đó.

Các cơ sở đào tạo phải luôn quan tâm đến chất lượng đào tạo và áp dụng những mô hình đào tạo tiên tiến nhằm nâng cao chất lượng đào tạo và dáp ứng như cầu nguồn nhân lực chất lượng cao cho xã hội.Chất lượng đào tạo luôn là vấn đề quan trọng và được các trường đại học hiện nay đặc biệt quan tâm.Có thể nói rằng trong lĩnh vực giáo dục, các cơ sở giáo dục là nơi cung cấp dịch vụ giáo dục và khách hàng là người học. Sinh viên là đối tượng trực tiếp của quá trình đào tạo và cũng là sản phẩm chính nến ý kiến phản hồi của sinh viên và sự hài lòng đối với việc giảng dạy của giảng viên có một ý nghĩa nhất. Vậy chất lượng đào tao hiện nay của trường Đại học Y Dược Thái Nguyên ra sao dựa trên quan điểm của người học? Những biện pháp nào để nâng cao chất lượng đào tạo nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu của sinh viên? Đó là hai câu hỏi và tôi muốn tập trung trả lời dựa trên phân tích số liệu khảo sát sự hài lòng từ 353 sinh viên điều dưỡng hệ chính quy đối với chất lượng giảng dạy và môi trường học tập tại trường ĐHYD Thái Nguyên.

Một số nghiên cứu về chất lượng đào tạo

Theo kết quả nghiên cứu của tác giả Huỳnh Trường Huy và Nguyễn Nhật Khiêm (2012) về đánh giá chất lượng đào tạo ngành quản trị kinh doanh của khoa Kinh tế - Quản trị kinh doanh, Trường Đại học Cần Thơ [4]. Nhóm nhân tố như đảm bảo tiến độ giảng dạy, môi trường học tập, và tín nhiệm về giảng viên được sinh viên tham gia khảo sát đánh giá hài lòng. Tuy nhiên, đối với các nhóm nhân tố về năng lực, đáp ứng và cơ sở vật chất, sinh viên tham gia khảo sát chỉ thể hiện mức độ tạm hài lòng.

Một nghiên cứu khác của tác giả Lại Xuân Thùy và Phạm Minh Lý (2011) về đánh giá chất lượng đào tạo tại Khoa Kế toán Tài chính, Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế trên quan điểm của người học [3]. Trong đó nhóm nhân tố về phương pháp giảng dạy và nội dung giảng giảng dạy có tác động lớn đối với chất lượng giảng dạy.

Năm 2008 tác giả Nguyễn Ngọc Thảo, Khoa Quản trị Bệnh viện đã có đề tài nghiên cứu về “Sự hài lòng về chất lượng đào tạo của sinh viên khoa Quản trị Bệnh viện (QTBV), trường đại học Hùng Vương” [5]. Kết quả cho thấy sinh viên có 81,8% sinh viên hài lòng về chất lượng đào tạo và phục vụ của khoa QTBV tuy nhiên vẫn còn một số tiêu chí mà sinh viên có sự hài lòng thấp (dưới 50%): dụng cụ thí nghiệm, bãi giữ xe và mức học phí của nhà trường. 

Trong nghiên cứu này của chúng tôi, 34 tiêu chí được xác định và phân thành 6 nhóm nhân tố (tạm thời) liên quan đến việc đánh giá chất lượng đào tạo của trường ĐHYDTN. Thiết kế theo bộ tiêu chí đánh giá chất lượng đào tạo của AUN [1] [2].

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tập trung vào khảo sát sự hài lòng của 353 sinh viên điều dưỡng hệ chính quy đối với chất lượng giảng dạy tại trường ĐHYDTN thông qua phân tích ý kiến phản hồi của sinh viên, là người trực tiếp liên quan đến hoạt động đào tạo. Để lấy ý kiến sinh viên, bảng câu hỏi được thiết kế sẵn theo 34 tiêu chí và 1 tiêu chí tổng hợp. Thang đo được sử dụng là thang đo Likert 5 mức từ 1 đến 5 tương ứng với ý kiến rất không hài lòng đến rất hài lòng.

Phương pháp nghiên cứu được tiến hành như sau:
Bước 1: Xây dựng các tiêu chí liên quan đến chất lượng đào tạo

Bước 2: Sử dụng thang đo Likert với năm mức độ rời rạc - tương ứng 1: Rất không hài lòng đến 5: Rất hài lòng. Vì đây là thang đo khoảng cách nên có thể tính toán điểm trung bình cho từng tiêu chí (nhân tố). ý nghĩa của giá trị trung bình cho mỗi tiêu chí được xác định nhờ vào bước nhảy (L) và quy ước của thang đo 5 điểm, cụ thể: L =  eq \f(5 - 1,5)  = 0,8

Nếu gọi (y là điểm trung bình thì:1,00 ≤(y ≤ 1,80: (y thuộc mức 1 (Rất không hài lòng); 1,80 ≤ (y ≤2,60: (y thuộc mức 2 (Không hài lòng); 2,60 ≤(y ≤ 3,40: (y thuộc mức 3 (Tạm hài lòng/ trung bình); 3,40 ≤ (y ≤ 4,20: (y thuộc mức 4 (Hài lòng); 4,20 ≤(y ≤5,00: (y thuộc mức 1 (Rất hài lòng)

Bước 3: Sử dụng công cụ Cronbach’s Alpha để kiểm tra độ tin cậy của thang đo đối với từng tiêu chí. 
( =  eq \f(Nρ,1 + ρ(N - 1() 
Bước 4: Phân tích nhân tố khám phá. Đây là phương pháp tóm tắt một tập hợp gồm nhiều tiêu chí có tương quan với nhau thành một vài nhóm. Mỗi nhóm nhân tố (i) là một kết hợp tuyến tính của các tiêu chí quan sát. Fi = Xi1 + X1 + Wi2 + X2 + W​i3X3 + …WikXk

Trong đó: – Fi là ước lượng trị số của nhân số thứ I; Wi là trọng số nhân tố (hay hệ số); – k là số tiêu chí. 

Kết quả phân tích và thảo luận
Kết quả tính toán hệ số Cronbach’s Alpha của các thành phần và tương quan biến – tổng của các tiêu chí. Mỗi thành phần đều có hệ số Cronbach’s α ≥ 0,7 và mỗi tiêu chí quan sát đều có tương quan biến-tổng ≥ 0,3. Do đó, tất cả 34 tiêu chí ban đầu đủ điều kiện để được sử dụng đánh giá chất lượng đào tạo. 

Kỹ thuật yêu cầu phân tích nhân tố đó là phải thực hiện phân tích xoay nhân tố nhằm mục đích loại bỏ các tiêu chí không đạt yêu cầu là hệ số tải nhân tố (factor loading).

Bảng 1. Kết quả phân tích nhân tố chất lượng đào tạo của Trường ĐHYDTN

Ma trận xoay nhân tố

	Tiêu chí
	Nhân tố

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	A1. Nội dung giảng dạy
 theo mục tiêu
	
	
	
	
	.565
	

	A2. Nội dung bài giảng được cập nhật thường xuyên
	
	
	
	
	.737
	

	A3. Nội dung bài giảng 
gắn với thực tiễn
	
	
	
	
	.746
	

	A4.TỶ lệ phân bố giữa
 lý thuyết và thực hành 
phù hợp
	
	
	
	
	.598
	

	A5. Khả năng truyền đạt của giáo viên tốt, dễ hiểu
	
	
	.593
	
	
	

	A6. Giảng viên đảm bảo 
giờ lên lớp và kế hoạch
 giảng dạy
	
	
	.518
	
	
	

	A7. Giảng viên sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với sinh viên
	
	
	.746
	
	
	

	A8. Giảng viên có thái độ gần gũi và thân thiện với sinh viên
	
	
	.699
	
	
	

	A9. Giảng viên sử dụng nhiều phương pháp
 giảng dạy
	
	
	.538
	
	
	

	A14. Sinh viên ý thức rõ 
về yêu cầu học tập 
của bản thân
	
	
	
	.706
	
	

	A15. Sinh viên tham gia 
đầy đủ các buổi học
	
	
	
	.799
	
	

	A16. Sinh viên tham gia tích cực trong các buổi học 
trên lớp
	
	
	
	.728
	
	

	A17. Sinh viên tự học 
và chuẩn bị bài học 
trước buổi lên lớp tốt
	
	
	
	.672
	
	

	A18. Tài liệu và phương tiện phục vụ dạy- học tốt, đầy đủ
	
	.611
	
	
	
	

	A19. Thư viện có nguồn tài liệu tham khảo phong phú, đa dạng
	
	.714
	
	
	
	

	A20. Giáo trình mỗi môn học được cung cấp đầy đủ, đa dạng
	
	.722
	
	
	
	

	A21. Giáo trình giúp sinh viên tự học được
	
	.638
	
	
	
	

	A22. Giáo trình được biên soạn rõ ràng, đảm bảo nội dung chính xác
	
	.630
	
	
	
	

	A23. Thư viện đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên.
	
	.578
	
	
	
	

	A24. Phòng thực hành và cơ sở thực hành đầy đủ, đảm bảo dụng cụ cần thiết cho sinh viên thực tập tốt
	
	.562
	
	
	
	

	A25. Phòng học đảm bảo các điều kiện dạy – học tốt
	
	.577
	
	
	
	

	A27. Phương pháp đánh giá, cho điểm phù hợp
	.542
	
	
	
	
	

	A28. Đánh giá công bằng, chính xác
	.617
	
	
	
	
	

	A29. Đề thi phù hợp với nội dung và mục tiêu bài giảng
	.765
	
	
	
	
	

	A30. Đề thi vừa sức và phân loại được sinh viên
	.766
	
	
	
	
	

	A31. Câu hỏi lượng giá phù hợp và phân loại được sinh viên
	.733
	
	
	
	
	

	A32. Hình thức thi phù hợp
	.696
	
	
	
	
	

	A33. Tổ chức thi hợp lý
	.743
	
	
	
	
	

	A34. Công tác tổ chức thi nghiêm túc, chặt chẽ
	.623
	
	
	
	
	

	Eigenvalue
	9.824
	1.923
	1.903
	1.807
	1.193
	

	Cronbach’s Alpha
	.900
	.868
	.749
	.786
	.732
	

	Hệ số KMO=.914
	
	
	
	
	
	


Kết quả phân tích nhân tố các yếu tố tạo nên chất lượng đào tạo tại trường ĐHYDTN được thể hiện ở Bảng 2. Hệ số KMO là 0,923 có 5 tiêu chí A10, A11, A12, A13, A26 bị loại vì có factor loading ≤ 0,5. 6 nhân tố chỉ còn lại 5 nhân tố.

Kết quả thực hiện qua năm lần phân tích xoay nhân tố cho thấy có đến 05 tiêu chí (A10, A11, A12, A13, A26) lần lượt bị loại ra khỏi mô hình phân tích. Nghĩa là, mô hình cuối cùng để phân tích đánh giá chất lượng đào tạo gồm có 29 tiêu chí.

Trong đó, nhân tố 1 gồm 8tiêu chí từ A27 đến A34 gọi là Tổ chức đánh giá, nhân tố 2 gồm 8 tiêu chí từ A18 đến A25 gọi là Cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ học tập, nhân tố 3 gồm 5 tiêu chí từ A5 đến A9 gọi là Phương pháp giảng dạy, nhân tố 4 gồm 4 tiêu chí từ A14 đến A17 được gọi là ý thức học tập của sinh viên, nhân tố 5 gồm 4 tiêu chí từ A1 đến A4 gọi là Nội dung giảng dạy và chất lượng đào tạo biểu hiện bằng sự hài lòng của sinh viên là biến phụ thuộc được ký hiệu là Y. 

Như vậy, mô hình được viết dưới dạng hàm số như sau:

 Y= ß0+ß1A1+ß2A2+ß3A3+ß4A4+ß5A5 

Kết quả mô hình hồi qui ở Bảng 1 cho thấy, hệ số R2 điều chỉnh bằng 0,993 nghĩa là mô hình hồi qui đã xây dựng phù hợp với tập dữ liệu và 99,3% chất lượng đào tạo biểu hiện thông qua sự hài lòng của sinh viên được giải thích bởi 5 nhân tố đưa vào mô hình nghiên cứu với F= 10022.435 và Sig= 0,000 có mối quan hệ giữa các biến độc lập với biến phụ thuộc trên tổng thể.

 Theo kết quả ở Bảng 4, hàm hồi quy được viết như sau:
Y = 0,024 + 0,274A1 + 0,278A2 + 0,175A3 + 0,133A4 + 0,136A5 

 Các hệ số trong phương trình hồi quy trên đây đều mang dấu dương thể hiện cả 5 nhân tố nghiên cứu đều có ảnh hưởng cùng chiều đến chất lượng đào tạo, có nghĩa là khi gia tăng bất kỳ nhân tố nào đều làm tăng chất lượng đào tạo của Trường. Chất lượng đào tạo của Trường hiện nay chịu tác động nhiều nhất của nhân tố Cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ học tập hệ số hồi qui ò2 = 0,278, tiếp theo là nhân tố Tổ chức đánh giá với hệ số ò1= 0,274, sau đó là các nhân tố Phương pháp đánh giá (ò3 = 0,175), nhân tố Nội dung giảng dạy (ò5 = 0,136), nhân tố ý thức học tập của sinh viên (ò4= 0,175).
Bảng 2: Kết quả phân tích hồi quy bội

	Biến phụ thuộc
	Chất lượng đào tạo

	Biến độc lập
	Hệ số
	t
	Mức ý nghĩa

	Constant
	.024
	1.970
	.050

	Tổ chức đánh giá
	.274
	81.441
	.000

	Cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ học tập
	.278
	93.627
	.000

	Phương pháp giảng dạy
	.175
	57.403
	.000

	ý thức học tập của sinh viên
	.133
	54.043
	.000

	Nội dung giảng dạy
	.136
	47.746
	.000

	R2= 0.993 F=23438.913 (Sig F = 0.000)
	
	
	


Theo kết quả phân, sinh viên đánh giá chung về chất lượng đào của Trường ở mức khá tốt với điểm trung bình là 3,91 trên thang đo 5 mức. Tuy nhiên, điểm đánh giá của tất cả 29 tiêu chí của chất lượng đào tạo đều nhỏ hơn 5, trong đó sinh viên cho điểm cao nhất về việc giảng viên sẵn sàng chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm với sinh viên với điểm trung bình là 4,27 tương đương với mức rất hài lòng. Các yếu tố còn lại được đánh với mức điểm trung bình dao động từ 3,47 đến 4,14 tương đương với mức hài lòng.

Dựa trên những kết quả phân tích, trung bình mức độ hài lòng đối với phương pháp giảng dạy và tổ chức đánh giá là cao nhất 4,00, sau đó là nội dung giảng dạy 3,94, ý thức học tập của sinh viên là 3,82, cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ giảng dạy 3,75. Dựa vào kết quả phân tích hồi quy bội thì hai nhân tố ảnh hưởng nhiều nhất đến chất lượng đào tạo của Trường là Cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ học tập và tổ chức đánh giá.

Thứ nhất nhà trường cần đầu tư cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ học tập tốt hơn: (1) Đầu tư phát triển nguồn tài liệu tham khảo phong phú và đa dạng; (2) Thư viện cần đảm bảo không gian, chỗ ngồi đáp ứng được nhu cầu học tập, nghiên cứu của sinh viên; (3) Khuyến khích giáo viên trong trường biên soạn tài liệu tham khảo cho dạy và học, sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin vào giảng dạy; (4) Có kế hoạch cụ thể để Nhà trường mua thêm sách, tài liệu, phương tiện cần thiết phục vụ dạy và học; (5) Cải thiện hơn nữa hoạt động của trung tâm thông tin thư viện của Nhà trường. 
Thứ hai, cần phải nâng cao ý thức học tập của sinh viên: (1) Sinh viên cần phải nâng cao hơn nữa ý thức tự học và chuẩn bị bài học trước khi đến lớp. (2) Sinh viên cần nhận thức rõ hơn về yêu cầu học tập của bản thân. (3) Sinh viên cần tham gia đầy đủ hơn nữa các buổi học trên lớp

Thứ ba, cải tiến phương pháp và tổ chức đánh giá sao cho công bằng và chính xác hơn. (1) Xây dựng và áp dụng các phương pháp đánh giá phù hợp và thống nhất cho từng học phần. (2) Tổ chức đánh giá một cách khoa học, hệ thống, phù hợp với nội dung giảng dạy và trình độ đào tạo. 


Kết luận

Tóm lại, chất lượng đào tạo hiện nay của Trường ĐHYD Thái Nguyên được sinh viên đánh giá thông qua mức độ hài lòng của họ về các nhân tố nội dung giảng dạy,cơ sở hạ tầng trang thiết bị phục vụ học tập, phương pháp giảng dạy, ý thức học tập của sinh viên và tổ chức đánh giá ở mức hài lòng. Nhà trường cần đầu tư phát triển thêm trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ học tập và tổ chức đánh giá để nâng cao chất lượng đào tạo của nhà trường.
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Tìm hiểu sự biến đổi của các chỉ điểm viêm 

trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Nguyễn Thanh Hồi - Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hải Phòng
Tóm tắt
Đại cương: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính (BPTNMT) đặc trưng bởi sự tắc nghẽn đường thở không hồi phục hoàn toàn, bệnh nặng dần theo thời gian, với các đợt cấp xen kẽ các giai đoạn ổn định. Trong số nhiều nguyên nhân gây bệnh, nhiễm khuẩn là nguyên nhân chủ yếu chiếm 50-70%. Việc sớm xác định nhiễm khuẩn là căn nguyên gây đợt cấp giúp chỉ định kháng sinh sớm trong điều trị. 
Mục tiêu: tìm hiểu sự biến đổi của các chỉ điểm viêm trong đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. 
Đối tượng: 100 bệnh nhân được chẩn đoán có đợt cấp BPTNMT vào điều trị nội trú tại Trung tâm Hô hấp – Bệnh viện Bạch Mai từ tháng 6 đến tháng 12 năm 2012.
Phương pháp: Hồi cứu, mô tả.
Kết quả: có 90 bệnh nhân nam, 10 bệnh nhân nữ; tuổi trung bình: 67 ± 9,5. 96% bệnh nhân có tuổi > 50. 76% bệnh nhân hút thuốc lá. Đờm mủ chiếm 69%, sốt: 32%. Số lượng bạch cầu trung bình: 10,82 ± 4,2 G/l. Số trường hợp có số lượng bạch cầu > 10 G/l chiếm 56%. 60,6% bệnh nhân có khạc đờm mủ có kèm tăng CRP máu. Trong nhóm không khạc đờm mủ, có 26,7% đối tượng có CRP bình thường. 55,1% số đối tượng có đồng thời khạc đờm mủ và bạch cầu máu tăng. 
Kết luận: Các chỉ điểm viêm đóng vai trò quan trọng trong xác định căn nguyên nhiễm trùng; nhiều trường hợp chỉ tăng đơn thuần một chỉ điểm viêm, trong khi các chỉ điểm viêm khác bình thường.

Từ khóa: Bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính.
SUMMARY

Background: Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is characterized by persistant airway obstructive disorder, and progressive by time, with many acute exacerbations. Infection is the most common causes and account 50-70% of cases. Finding the infection help doctors indicate antibiotic for patients. [image: image2.png]
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